PAGE  
GA Tu 11, năm học 2016-2017 - Đặng Trần Hải.        
                                   Tuần 11

Buổi sáng:


Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016

< Không có giờ >
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Buổi chiều:

Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

Bài 8: Chú ý những nơi có tầm nhìn bị che khuất.
I- Mục tiêu: 


- HS nắm đượckiến thức  khi tham gia giao thông. Biết được khi đi vào các góc khuất, em cần phải dừng lại để quan sát.
- Có kĩ  năng quan sát khi tham gia giao thông.
II- Đồ dùng: 


- 1 số tranh  ảnh về ATGT, các tình huống tranh có tầm nhìn bị che khuất.
III- Hoạt động dạy học:
	1. Giới thiệu:
2. Nội dung:

- GV hỏi: 

+ Trên đường đi, có những nơi các em không quan sát được có nguy hiểm không?

+ Đó là những nơi nào?

+ Nơi tầm nhìn che khuất có thể xảy ra điều gì?

- Cho HS quan sát tranh và thảo luận các tình huống giao thông có tầm nhìn bị che khuất.
- GV chốt

3. Liên hệ:

- GV đặt câu hỏi: 
+ Trên đường từ nhà em đến trường có nơi nào tầm nhìn bị che khuất không?

+ Em hãy mô tả nơi đó?

+ Em cần làm gì khi đi những nơi đó?


	- HS suy nghĩ trả lời.
=> Có thể xảy ra tai nạn giao thông.
- HS suy nghĩ và nêu những nơi có tầm nhìn bị che khuất.
- HS dự đoán các tình huống có thể xảy ra.
- HS liên hệ.
- HS kể và mô tả trước lớp những nơi có tầm nhìn bị che khuất.
=> Cần dừng lại quan sát kĩ xung quanh để tránh những xe đi đến từ các hướng...


* GV chốt lại nội dung bài học.

* GV dặn dò HS kĩ năng đi đường an toàn, chấp hành tốt luật gia thông, chú ý những nơi có tầm nhìn bị che khuất trên đường tới trường và về nhà.
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Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >
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Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Thực hành:

Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng.
I/ MỤC TIÊU:

HS có khả năng:

- Phân tích mối quan hệ họ hàng trong tình huống cụ thể.
- HS biết cách xưng hô đúng đối với những người họ hàng nội, ngoại. 
- Vẽ được sơ đồ họ hàng nội, ngoại.

- Dùng sơ đồ giới thiệu cho người khác về họ nội, họ ngoại của mình.
II/ CHUẨN BỊ: Hình vẽ trang 42,43 SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	      A. Ổn định, tổ chức:
	

	      B. Bài cũ: Họ nội, họ ngoại: Những người thuộc họ nội gồm những ai? Những người thuộc họ ngoại gồm những ai?

      - Giáo viên nhận xét.
	- Học sinh trả lời. 

- HS lắng nghe.

	      C. Bài mới :

      (Phần mở đầu: Khám phá: Giới thiệu bài. 
	- HS lắng nghe, lặp lại.

	      (Phần hoạt động: Kết nối
	

	      a/.Hoạt động 1: Làm việc với phiếu bài tập.

      (Mục tiêu: Nhận biết được mối quan hệ họ hàng qua tranh vẽ.

	      (Cách tiến hành:

	      - GV yêu cầu HS quan sát các tranh vẽ trong trang 42, thảo luận nhóm theo các yêu cầu sau:
	- Học sinh thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của Giáo viên.

	      + Trong hình vẽ có bao nhiêu người?

      + Đó là những ai ? 

      + Gia đình đó có mấy thế hệ ?
	=> Trong hình vẽ có 10 người.
=> Ông bà, bố mẹ Hương, Hương, Hồng, bố mẹ Quang, Quang, Thuỷ. 

=> Gia đình đó có 3 thế hệ.

	      + Ông bà của Quang có bao nhiêu người con?

      + Đó là những ai?
	=> Ông bà có 2 người con: bố mẹ Hương, bố mẹ Quang.

	      + Ai là con dâu của ông bà ?

      + Ai là con rễ của ông bà ?
	=> Mẹ của Quang.

=> Bố của Hương.

	      + Ai là cháu nội của ông bà?
	=> Quang v Thủy.

	      + Ai cháu ngoại của ông bà ?
	=> Hương và Hồng.

	      - Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận. 
	- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm mình.

	      - GV tổng kết các ý kiến của các nhóm, nhận xét.
	- Các nhóm khác nghe, nhận xét.

	( GV KL : đây là bức tranh vẽ một gia đình có 3 thế hệ, đó là ông bà, bố mẹ và các con. Ông bà có một con trai, một con gái, một con dâu và một con rể. Ông bà có hai cháu ngoại là Hương và Hồng, hai cháu nội là Quang và Thuỷ.

	      (Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng:

	      (Mục tiêu: Biết vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng.

	      (Cách tiến hành:

	      - GV gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi để hình thành sơ đồ như trong SGK :
	· Học sinh trình bày trước lớp (mỗi một bạn trả lời 1 câu hỏi)

	+ Gia đình có mấy thế hệ? Thế hệ thứ nhất gồm có những ai ?
	( Gia đình có 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất gồm có ông và bà.

	+ Ông bà đã sinh được mấy người con? Đó là những ai?
	( Ông bà đã sinh được 2 người con: bố Quang, mẹ của Hương.

	+ Ông bà có mấy người con dâu, mấy người con rể? Đó là những ai?
	( Ông bà có 1 người con dâu là mẹ của Quang. V 1 người con rễ, đó là bố của Hương.

	+ Bố mẹ Quang sinh được mấy người con? Đó là những ai?
	( Bố mẹ Quang sinh được 2 người con là Quang và Thuỷ.

	+ Bố mẹ Hương sinh được mấy người con? Đó là những ai?
	( Bố mẹ Hương sinh được 2 người con là Hương và Hồng.

	      - GV vừa hỏi vừa kết hợp vẽ sơ đồ lên bảng.
	

	Ông x Bà

Mẹ của Quang và Thuỷ

x

Bố của Quang và

Thuỷ

Mẹ của Hương và Hồng

x

Bố của Hương và Hồng

Quang

Thuỷ

Hương

Hồng



	      - Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ của mọi người trong gia đình.

      - Nhận xét.
	- HS trả lời (3 – 4 HS).

	    D.Nhận xét – Dặn dò :
      - GV nhận xét tiết học.

    - Chuẩn bị bài: Thực hành: phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (tiếp theo).
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Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2016
< Không có giờ >
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Buổi sáng:

Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Bảng nhân 8.


I- Mục tiêu.



- Thành lập bảng nhân 8 và học thuộc lòng bảng nhân.



- Vận  dụng phép nhân 8 để để giải toán. Thực hành đếm thêm 8.



- Tự tin hứng thú trong học toán.



II- Đồ dùng: GV+HS: các tấm bìa có 8 chấm tròn.


III- Các hoạt động dạy và học.



A. Kiểm tra: (5') => Đọc thuộc bảng nhân 6, 7



B. Bài mới:



1- Giới thiệu bài. (1')



2- Hướng dẫn lập bảng nhân 8. (13')

	       - GV yêu cầu học sinh lấy 1 tấm bìa có 8 chấm tròn, hỏi:
       + 8 được lấy mấy lần?

       - GV yêu cầu HS lập phép nhân tương ứng?

       - Tương tự HS thực hành trên đồ dùng để lập 3 phép nhân  8 x 2 ; 8 x 3; 8 x 4.
       - Yêu cầu học sinh nhẩm hoặc thực hiện trên đồ dùng để tìm kết quả của các phép nhân còn lại trong bảng nhân 8.

       - Hướng dẫn học thuộc lòng bảng nhân 8.

       - Giáo viên hướng dẫn học thuộc lòng bảng nhân 8.

       * NX về TS, tích trong bảng nhân 8

       3- Luyện tập (14')

       Bài 1: Yêu cầu học sinh nêu miệng bài toán.

       - GV gọi từng HS đọc kết quả các phép tính bằng cách dựa vào bảng nhân 

       * KL: các phép tính trong bảng nhân 8.

       Bài 2:

       - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán   

       Bài 3:

       - Nêu yêu cầu của bài?

       - Yêu cầu học sinh làm bài vào vở?

       + Nhận xét về dãy số?
	=> 1 lần

=> 8 x 1 = 8

=> 8 x 2 = 16

=> 8 x 3 = 24
=> 8 x 4 = 32
- HS thực hiện => báo cáo kết quả.

- Học sinh học thuộc bảng nhân 8.

- Học sinh  nêu miệng kết quả

- HS tự làm bài vào vở, sau đó 1 HS lên bảng chữa bài.
- Học sinh làm bài, sau đó nêu kết quả.

- HS nêu được đặc điểm dãy số: Đếm thêm 8,…




4. Củng cố - Dặn dò (3')



- Đọc, HTL bảng nhân 8?



- Chốt KT- NX giờ học.
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Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Thực hành kĩ năng giữa học kì I


I- Mục tiêu    



- Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng giữa kì I.



- Khắc sâu kĩ năng vận dụng các hành vi đạo đức lành mạnh vào cuộc sống hàng ngày.



- Giáo dục ý thức sống có trách nhiệm với mọi người.



II- Các hoạt động dạy và học.



1. Giới thiệu bài: (1')



2. Các hoạt động:
	       * Hoạt động 1: Củng cố kiến thức. (15')
       - Giáo viên cho HS làm phiếu học tập  

       - Nội dung mỗi phiếu như sau:

       + Phiếu 1: Thế nào là giữ lời hứa? Vì sao phải giữ lời hứa? Nêu những việc nên làm và không nên làm?

       + Phiếu 2: Nêu những biểu hiện tự làm lấy việc của mình? ích lợi của những việc đó? Kể những việc nên tự làm?

       + Phiếu 3: Vì sao cần quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em? Kể những việc đã làm?

       * Hoạt động 2: (15') Thực hành, xử lí tình huống.

       + Tình huống 1: Em hứa với bạn là sẽ sang nhà bạn giảng bài cho bạn nhưng Hà rủ em đi xem phim ở rạp. Nếu là em, em sẽ xử lí như thế nào?

       + Tình huống 2: Ngủ dậy, Nam thấy muộn, vội mặc quần áo rồi bắt mẹ soạn sách vở để mình đi học. Nếu là em, em sẽ xử lí như thế nào?

       + Tình huống 3: Bà em bị ốm, bố mẹ đi vắng, ở nhà với bà buồn quá, em liền sang nhà Lan chơi. nếu em là bạn của Lan, em sẽ khuyên Lan thế nào?.
	- Học sinh hoạt động nhóm: 3 nhóm.
+ Phiếu 1: Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
+ Phiếu 2: Biết tự làm lấy việc phù hợp với khả năng.

+ Phiếu 3: Biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ anh chị em.
- Học sinh bốc thăm và thảo luận sau đó trình bày trước lớp.
- Cả lớp nghe, nhận xét, đánh giá.

- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi về cách xử lí từng tình huống.

- Đại diện nhóm trình bày miệng về cách xử lí của nhóm mình trong từng tình huống.

- Lớp nghe, nhận xét, đánh giá.




* Hoạt động 3: Củng cố(5')

      
- Nêu tên các bài đạo đức đã học?

        
-  Đánh giá kĩ năng vận dụng, thực hành của học sinh.

Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về Quê hương.
- Củng cố mẫu câu: Ai làm gì? 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: (3 – 5’) HS tìm câu theo mẫu câu: Ai làm gì?
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1- 2')
b. Hướng dẫn làm bài tập: (28 - 30')

Bài 1: (7 -8’) 
- KT: Xếp các từ sau vào 2 nhóm: Chỉ sự vật, chỉ tình cảm...
- HD mẫu -  HS thảo luận nhóm đôi.

- Nêu kết quả theo dãy, GV nhận xét, chữa bài.

Chốt: Từ ngữ về chủ đề Quê hương, nhóm 1 là các từ chỉ sự vật, nhóm 2 là các từ chỉ tình cảm đối với quê hương.

Bài 2: (6- 8') 
- KT: Tìm các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ Quê hương.

- HS làm nháp - Đọc bài làm của mình - GV nhận xét.

Chốt: Từ thay thế cho Quê hương: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn, các từ này có ý nghĩa giống với từ Quê hương.

Bài 3: (7- 8') 
- KT:Tìm và xác định các bộ phận của câu theo mẫu: “Ai làm gì?
- HS làm sách giáo khoa, chữa bài ở bảng phụ.

Chốt: Các câu 2, 3, 4, 5 viết theo mẫu “Ai làm gì?” 
Bài 4: (8 -  10') 
- Dùng từ đã cho đặt câu theo mẫu“Ai làm gì?”
- HS làm vở - Lưu ý HS khi đặt câu, viết câu. 
- Đọc bài làm - GV chữa bài.

Chốt: Khi đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?” bộ phận thứ hai của câu phải được bắt đầu bằng một từ chỉ hoạt động.

3. Củng cố, dặn dò: (3 - 5').

- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài tuần 12. 

Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Thực hành:

Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng.
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 31/10/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Cây xoài của ông em.
I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ dài. Hiểu nghĩa: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, chảy,...

- Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng. Hiểu nội dung bài: Miêu tả cây xoài của ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết ơn của 2 mẹ con bạn nhỏ đối với ông đã mất.

- Giáo dục HS biết nhớ ơn ông bà.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ viết câu khó.

- HS: Đọc trước bài ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	A. KTBC: (4 phút) Đọc bài: Bà cháu

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1 phút)

2. Luyện đọc:

a. Đọc mẫu: (2 phút)

b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: (10 phút)

* Đọc câu:

- Lẫm chẫm,...

* Đọc đoạn.
- Mùa xuân nào,/ mẹ cũng chọn những quả chín vàng và to nhất/bày lên bàn thờ ông.//

* Đọc toàn bài.
3. H​ướng dẫn tìm hiểu nội dung bài: (13 phút)

- Những hình ảnh đẹp của cây xoài

      + Lẫm chẫm, đu đưa.
- Mùi thơm dịu dang, đậm đà, màu sắc đẹp.
- Tưởng nhớ, biết ơn ông.
* Miêu tả cây xoài của ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết ơn của 2 mẹ con bạn nhỏ đối với ông đã mất.

3. Luyện đọc lại: (7 phút)

4. Củng cố – dặn dò: (3 phút)
	- 3H: Đọc nối tiếp trả lời câu hỏi nội dung.
- H+G: Nhận xét, đánh giá.
- G: Giới thiệu qua tranh vẽ SGK

- G: Đọc mẫu (1 lần)

- H: Đọc nối tiếp từng câu hàng ngang 
(2 lư​ợt)

- G: Phát hiện ghi bảng từ khó.
- Luyện phát âm cho học sinh.
- H: Đọc nối tiếp (3H)

- G: Đưa bảng phụ.
- H: Phát hiện cách ngắt nghỉ.
- G: Hư​ớng dẫn cách đọc.
- H: Đọc cá nhân. Đọc nhóm (N3)

- H: Các nhóm thi đọc tr​ước lớp (4N)

- H+G: Nhận xét, đánh giá.
- H: Đọc toàn bài (1H)

- G: Nêu câu hỏi 1.
- H: Phát biểu (1-2H)

- H+G: Nhận xét.
- G: Chốt ý chính.
- G: Nêu câu hỏi 2.
- H: Phát biểu (1-2H)

- H+G: Nhận xét.
- G: Chốt ý.
- H: Nêu câu hỏi 3 (1H)

- H: Phát biểu (1-2H)

- H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý chính.
- G: Nêu yêu cầu.
- H: Nêu đại ý của bài.
- G: Hướng dẫn học sinh đọc từng đoạn.
- H: Đọc mẫu đoạn(3H)

- H+G: Nhận xét.
- H: Đọc theo nhóm (N3)

- H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N)

- H+G: Nhận xét đánh giá.
- H: Đọc toàn câu chuyện (1H)

- H: Nhắc tên bài (1H)

- G: Lôgíc kiến thức bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Gia đình.
I. Mục tiêu:

- Kể được một số công việc thường ngày của từng người trong gia đình.
- Biết được các thành viên trong gia đình cần cng nhau chia sẻ công việc nhà.
- Nêu được tác dụng các việc làm của em đối với gia đình.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
- Kỹ năng tự nhận thức: tự nhận thức vị trí của mình trong gia đình.
- Kỹ năng làm chủ bản thân và kỹ năng hợp tác: đảm nận trách nhiệm và hợp tác hi tham gia công việc trong gia đình, lựa chọn cơng việc ph hợp lứa tuổi.
- Phát triển kỷ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Hình vẽ trong SGK trang 24, 25 (phóng to). Một tờ giấy A3, bút dạ. Phần thưởng.
- SGK: Xem trước bài.
IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Khởi động:
2. Bài cũ: Ôn tập: Con người và sức khoẻ.

+ Hãy nêu tên các cơ quan vận động của cơ thể?

+ Hãy nêu tên các cơ quan tiêu hoá?

+ Để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, nên ăn uống ntn?

+ Làm thế nào để đề phòng bệnh giun?

- GV nhận xét.

3. Bài mới 

a/ Khám phá     

- GV hỏi: Trong lớp mình có bạn nào biết những bài hát về gia đình không? Các em có thể hát những bài hát đó được không? Những bài hát mà các em vừa trình bày có ý nghĩa gì? Nói về những ai? 

- GV dẫn dắt vào bài mới. “Gia đình” 

b/ Kết nối

( Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 

( Mục tiêu: Nêu được từng việc làm hằng ngày của từng thành viên trong gia đình 

( ĐDDH: Một tờ giấy A3, bút dạ.

* Bước 1: 

- Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận theo yêu cầu: Hãy kể tên những việc làm thường ngày của từng người trong gia đình bạn. 

* Bước 2: 

- Nghe các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét.

( Hoạt động 2: Làm việc với SGK theo nhóm.

( Mục tiêu: Ý thức giúp đỡ bố, mẹ

( ĐDDH: SGK. Tranh
* Bước 1: Yêu cầu HS thảo luận nhóm để chỉ và nói việc *làm của từng người trong gia đình Mai. 
* Bước 2: Nghe 1,2 nhóm HS trình bày kết quả 
* Bước 3: Chốt kiến thức: Như vậy mỗi người trong gia đình đều có việc làm phù hợp với mình. Đó cũng chính là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. 
- GV hỏi: Nếu mỗi người trong gia đình không làm việc, không làm tròn trách nhiệm của mình thì việc gì hay điều gì sẽ xảy ra? 
- Chốt kiến thức: Trong gia đình, mỗi thành viên đều có những việc làm bổn phận của riêng mình. Trách nhiệm của mỗi thành viên là góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, thuận hoà. 

( Hoạt động 3: Thi đua giữa các nhóm 

( Mục tiêu: Nêu lên được ý thức trách nhiệm của thành viên 

( ĐDDH: Tranh, bảng phụ.

*Bước 1: Yêu cầu các nhóm HS thảo luận để nói về những hoạt động của từng người trong gia đình Mai trong lúc nghỉ ngơi. 

*Bước 2: Yêu cầu đại diện các nhóm vừa chỉ tranh, vừa trình bày. 

*Bước 3: GV khen nhóm thắng cuộc 

- GV hỏi: Vậy trong gia đình em, những lúc nghỉ ngơi, các thành viên thường làm gì? 

- Hỏi: Vào những ngày nghỉ, dịp lễ Tết … em thường được bố mẹ cho đi đâu? 

- GV chốt kiến thức (Bằng bảng phụ):
+ Mỗi người đều có một gia đình.

+ Mỗi thành viên trong gia đình đều có những công việc gia đình phù hợp và mọi người đều có trách nhiệm tham gia, góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. 
+ Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình đều có kế hoạch nghỉ ngơi như: họp mặt vui vẻ, 
thăm hỏi người thân, đi chơi ở công viên, siêu thị, vui chơi dã ngoại.

c. Thực hành
( Hoạt động 4: Thi giới thiệu về gia đình em 

( Mục tiêu: Biết được các công việc thường ngày của từng người trong gia đình.

( ĐDDH: Phần thưởng.

- GV phổ biến cuộc thi Giới thiệu về gia đình em.
- GV khen tất cả các cá nhân HS tham gia cuộc thi và phát phần thưởng cho các em.

- Hỏi: Là một HS lớp 2, vừa là một người con trong gia đình, trách nhiệm của em để xây dựng gia đình là gì?
4. Củng cố – Dặn  dò
· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị bài: Đồ dùng trong gia đình.
	- Hát.
- HS giơ tay phát biểu. Bạn nhận xét.

- 1,2 HS hát. (Bài: Cả nhà thương nhau, nhạc và lời: Phạm Văn Minh  Ba ngọn nến lung linh, nhạc và lời Ngọc Lễ…)

- Nói về bố, mẹ, con cái và ca ngợi tình cảm gia đình 

- Các nhóm HS thảo luận: Hình thức thảo luận: Mỗi nhóm được phát một tờ giấy A3, chia sẵn các cột; các thành viên trong nhóm lần lượt thay nhau ghi vào giấy. 

Việc làm hằng ngày của: 

   Ông, bà ………… ……………

   Bố, mẹ …………………………

   Anh, chị …………………………

   Bạn …………………………

- Đại diện các nhóm HS lên trình bày kết quả thảo luận . 

- Các nhóm HS thảo luận miệng (Ông tưới cây, mẹ đón Mai; mẹ nấu cơm, Mai nhặt rau, bố sửa quạt) 

- 1,2 nhóm HS vừa trình bày kết quả thảo luận, vừa kết hợp chỉ tranh (phóng to) ở trên bảng. 

=> Thì lúc đó sẽ không được gọi là gia đình nữa. 

=> Hoặc: Lúc đó mọi người trong gia đình không vui vẻ với nhau … 

- Các nhóm HS thảo luận miệng.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. Nhóm nào vừa nói đúng, vừa trôi chảy thì là nhóm thắng cuộc. 

- Một vài cá nhân HS trình bày:
=> Vào lúc nghỉ ngơi, ông em đọc báo, bà em và mẹ em xem ti vi, bố em đọc tạp chí, em và em em cùng chơi với nhau. 

=> Vào lúc nghỉ ngơi, bố mẹ và ông bà cùng vừa ngồi uống nước, cùng chơi với em.

=> Được đi chơi ở công viên, ở siêu thị, ở chợ hoa … 

- HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ đã ghi trên bảng phụ 

- 5HS xung phong đứng trước lớp, giới thiệu trước lớp về gia đình mình và tình cảm của mình với gia đình. 
=> Phải học tập thật giỏi.
=> Phải biết nghe lời ông bà, cha mẹ. 

=> Phải tham gia công việc gia đình. 





Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
I. Mục tiêu: 


 - Củng cố cách tìm một "số hạng trong 1 tổng".  Giải toán.


 - Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, giải toán.

II. Đồ dùng: 


- Gv: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học:


	Bài 1: 
Tìm x biết 

35 + x = 81              27 + x = 60

        x = 81 - 35      9 + x = 30

        x = 46              x + 14 = 40

                                23 + x = 41

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết :

- Muốn tìm 1 số hạng chưa biết ta làm thế nào?

Bài 2: (Gv treo bảng phụ)

Hai số có tổng bằng 86, số hạng thứ nhất bằng 32. Hỏi số hạng thứ hai bằng bao nhiêu?

- Phân tích bài?

- Cách tìm số hạng thứ hai?

Bài 3: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Cả 2 kho có   : 21 cái cày 

Kho 1            :  9 cái cày

Kho 2            : …cái cày?

Bài 4: Hs nào nhanh có thể làm thêm bài 4

Tổng của hai số bằng 36, số hạng thứ hai là số bé nhất có hai chữ số. Hỏi số hạng thứ nhất bằng bao nhiêu?

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết 

- Muốn tìm 1 số hạng chưa biết ta làm thế nào?
	- HS làm bài vào vở

- Lên bảng chữa bài

- Hs nêu cách tìm số hạng chưa biết .

- hs đọc, nêu y/c

- HS làm bài vào vở

- Lên bảng chữa bài

- Nêu cách tìm số hạng thứ hai 

86- 32 = 54

đáp số: 54

- Hs  dựa vào tóm tắt nêu đề bài toán

- HS giải bài toán vào vở

- Thu vở 

- Nhận xét.

- HS  làm bài vào vở

- Lên bảng chữa bài

- Nêu cách tìm số hạng thứ nhất  




VI* Củng cố - dặn dò:

            - Muốn tìm 1 số hạng chưa biết ta làm thế nào?

             - Nhận xét tiết học. 

              - Dặn hs ghi nhớ cách tìm số hạng chưa biết. 


Buổi sáng:

Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 11: Thực hành tổng hợp (t1).
I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
- Sau khi học xong bài  này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:
  - ổn định lớp.

 - Hỏi HS:

 + Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ cọ vẽ.

 + Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ bút chì.

 + Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay không?

2. Bài mới:
-  Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tổng hợp.

- Ghi tựa bài mới.

Hỏi: Trước khi vẽ 1 hình nào đó các em cần chú ý những điều gi?

- Nhận xét và bổ sung.

TH1: Cho HS quan sát hình ảnh ngôi nhà ven đường để nhận xét.

[image: image1.png]



- Cho HS xem hình mẫu để thực hành.

TH2: Vẽ hình bông hoa

- Cho HS quan sát bông hoa.
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- Nêu cách vẽ:

+ Vẽ một hình tròn và dùng đường thẳng chia đường tròn thành những ô bằng nhau (số cánh hoa).

+ Dùng cõ vẽ để vẽ cánh hoa, hộp phun màu vẽ nhị hoa.

- Làm mẫu.
	- HS suy nghĩ trả lời.

- Trả lời câu hỏi.

=> Xem hình vẽ có những nét cơ bản nào.

=> Sử dụng công cụ nào để vẽ nét đó.

=> Dùng màu nào để tô.

=> Phần nào có thể sao chép được.

- Chú ý lắng nghe + quan sát hình + nhận xét.

+ Các nét vẽ: Tường nhà, mái nhà, cửa sổ, cửa chính, cây, đường chân trời, con đường.

+ Sử dụng công cụ hình chữ nhật, hình vuông, đường thẳng.

+ Sử dụng màu da cam, xanh, nâu để tô màu.

- Thực hành.

- Quan sát và thực hành.
- HS nghe và ghi nhớ cách vẽ để thực hành.


IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại các bước cơ bản để vẽ một hình.

- Cần quan sát hình ảnh thật cẩn thận để tìm ra cách vẽ hiệu quả nhất.


Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 11: Thực hành tổng hợp (t2).

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
- Sau khi học xong bài  này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:
 - ổn định lớp.

 - Hỏi HS:

 + Trước khi vẽ một hình ảnh các em cần chú ý điều gì?

 + Em có thể dùng chuột phải vẽ hay không?

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tổng hợp.
- Ghi tựa bài mới.

TH3: Vẽ một bông hoa gồm cánh hoa, cuống hoa, lá hoa.

- Cho HS quan sát hình mẫu.
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- Nêu cách vẽ:

+ Các nét vẽ gồm cuống hoa, cánh hoa, lá hoa. Lá hoa có thể dùng công cụ sao chép.

+ Dùng công cụ đường cong để vẽ sau đó đổ màu xanh và tím.

- Làm mẫu.

TH4: Dùng các công cụ vẽ đã học để vẽ con gà như hình sau:
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TH5: Dùng công cụ sao chép hình hãy sao chép một quả táo thành nhiều quả táo theo mẫu sau: 
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	- HS trả lời.

- Nhận xét.

=> Có.
- Lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe + quan sát hình mẫu.

- Quan sát + thực hành.

- HS thực hành vẽ theo mẫu.
- HS thực hành vẽ theo mẫu.



IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại các bước cơ bản để vẽ một hình.

- Cần quan sát hình ảnh thật cẩn thận để tìm ra cách vẽ hiệu quả nhất.

- Về xem lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết tới ôn tập và làm bài kiểm tra.
Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Em tập vẽ

Bài 11: Thực hành tổng hợp (t1+2).

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Em tập soạn thảo

Bài 11: Tập gõ các phím ở hàng dưới (t1+2)
I. MỤC TIÊU:
Sau khi hoc xong bài này các em có khả năng:
- Biết cách đặt tay lên phím ở hàng dưới.
- Gõ các phím ở hàng dưới theo đúng nguyên tắc.
- Thể hiện tính tích cực sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Vở, SGK, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP.
2. KIỂM TRA BÀI CŨ.
3. BÀI MỚI.


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Tiết 1:

	       1. Cách đặt tay trên bàn phím:

       Hỏi: Trình bày các phím ở hàng dưới.

       2. Cách gõ các phím ở hàng trên:

       *Cách đặt tay: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.

       *Cách gõ: Mỗi ngón tay chỉ được gõ các phím theo đúng quy định:  
                 Tay trái      Tay phải

       Ngón trỏ      V (B)          N (M)

       Ngòn giữa    C                   ,

       Ngón áp út   X                   .

       Ngón út        Z                   /
	- Nghe + Lên bảng viết.

- Chú ý lắng nghe và ghi chép.

- Chú ý lắng nghe + ghi vào vở.

- HS quan sát, nghe và ghi nhớ.


	Tiết 2:

	Thực hành phần T1, T2

       Yêu cầu khởi động phần mềm soạn thảo Word:

       - Làm mẫu cho học sinh quan sát.

       - Quan sát và sửa lỗi.

1. Tập gõ phần mềm Mario

       - Yêu câu hs khởi động máy tính và khởi động phần mềm Mario

- Làm mẫu cho học sinh quan sát.

- Yêu câu HS thực hành.

- Quan sát và sửa lỗi.

- Nhận xét về quá trình thực hành.
	(GV dành nhiều thời gian cho HS thực hành tập gõ phím).
- Hs khởi động máy tính và phần mềm Mario.

- Quan sát gv làm mẫu.

- Thực hành.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghiệm.


IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:


- Khái quát cách đặt tay trên hàng phím dưới.


- Nhắc lại cách gõ các phím ở  hàng dưới. 


- Đọc trước bài "Tập gõ các phím ở hàng phím số".

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Cắt, dán chữ I, T (t2)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.

- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.

- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.

IV. Các hoạt động dạy – học:                                                    
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1

4

28

28

5

3

20

2
	1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra các thao tác cắt chữ I,T và nhận xét.
3. Bài mới:

     Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ I, T.

     - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.

     - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I , T theo quy trình.

     * HS thực hành:

     - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng.

     - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng.

     - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS.

* Nhận xét- dặn dò:

     - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
	- Hát

- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ I, T theo quy trình 3 bước.

- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ H, U”.


Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (5B)
Em tập soạn thảo
Bài 11: Những gì em đã biết (t1+2)
A/ Mục đích, yêu cầu:

- Nhớ lại các hàng phím và các chức năng của các phím đặc biệt, biết được tác dụng của việc gõ 10 ngón.
- Biết tư thế ngồi làm việc, cách đặt tay đúng để có thể gõ 10 ngón.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

B/ Chuẩn bị:

  
1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

  
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

29’

10’

15’

20’

3’

2’
	Tiết 1

1) Ổn định tổ chức.

2) Kiểm tra bài cũ: 
- GV: Em hãy cho biết cách đặt tay trên bàn phím?
3) Bài mới: Những gì em đã biết.
1/ Nhắc lại các quy định gõ bàn phím:

- Sơ đồ bàn phím và quy định các ngón tay phụ trách các phím được mô tả trong hình 66 trang 59 của SGK. 

- GV: Em hãy cho biết phím cách dùng để làm gì?

2/ Ý nghĩa và cách gõ phím cách:

- Phím cách là phím dài nhất trên bàn phím. Phím này dùng để gõ dấu cách giữa hai từ trong câu. Giữa hai từ chỉ cần gõ một dấu cách. Phím cách do hai ngón cái phụ trách.

- GV: Em hãy cho biết phím Shift dùng để làm gì?

3/ Quy tắc gõ phím Shift:

- Phím Shift dùng để gõ các kí tự trên và các chữ in hoa. Phím Shift cần được gõ đồng thời với các phím khác trên bàn phím. Phím Shift do hai ngón út phụ trách.

* Chú ý:

- Nếu đèn Caps Lock bật sáng thì hiệu ứng gõ chữ in hoa, in thường bị đảo lại: gõ phím sẽ trở thành chữ in hoa, gõ cùng phím Shift sẽ được in thường.

- Đèn Caps Lock không ảnh hưởng đến quy định gõ các kí tự trên với phím Shift.

* Thực Hành:

- GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập B1, B2, B3 trang 64 của SGK.

Tiết 2

- GV: Giới thiệu cho HS cách dùng tên đã đăng kí để truy cập vào Mario?

4/ Luyện gõ bằng phần mềm Mario:

- Để phần mềm đánh giá được quá trình rèn luyện và học tập gõ bàn phím em cần đăng kí tên truy cập vào Mario.

- Nếu đã khởi tạo tên từ trước và đã dùng Mario để luyện tập thì mỗi lần chạy phần mềm cần nạp tên của mình để Mario theo dõi kết quả học tập. Mỗi lần được khởi động, Mario sẽ tự động nạp tên người dùng gần nhất trước đó.

5/ Ôn luyện:

- Luyện gõ hàng phím cơ sở:

   + Nháy chuột chọn mục Lessons -> Home Row Only.

   + Nháy chuột tại khung tranh số 2.

   + Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

- Luyện gõ hàng phím cơ sở và hàng phím trên:

   + Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Top Row.

   + Nháy chuột tại khung tranh số 2.

   + Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

- Luyện gõ hàng phím cơ sở, hàng phím trên và hàng phím dưới:

   + Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Bottom Row.

   + Nháy chuột tại khung tranh số 2.

   + Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

- Luyện gõ các hàng phím và hàng phím số:

   + Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Numbers.

   + Nháy chuột tại khung tranh số 2.

   + Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

* Thực Hành:

- GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập B4, B5, B6 trang 64 của SGK.

      4) Củng cố, dặn dò:

· Em hãy nhắc lại cách đặt tay trên bàn phím?

· Xem tiếp Bài: Luyện gõ các kí tự đặt biệt.

      5) Nhận xét:
	- HS: nhớ lại cách đặt tay và trả lời.

- HS: Ghi bài.
- HS nghe và nhớ lại kiến thức đã học ở năm học trước để thực hành.

- HS: Tiến hành thực hành.

- HS: Lắng nghe, luyện gõ trên PM Mario.

- HS: Tiến hành thực hành.





Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Em tập soạn thảo

Bài 11: Những gì em đã biết (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

Luyện tập (52 – 28)
I. Mục tiêu: 
- Giúp hs củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số.

- Củng cố và rèn luyện kĩ năng cộng trừ có nhớ (dạng tính viết).

- Củng cố kĩ  năng tìm 1 số hạng chưa biết khi biết tổng và số hạng kia, kĩ năng giải  toán có lời văn (liên quan đến tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia).

II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ sửa bài, phiếu bài tập.

III . Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: 

2. Bài mới: 

a. Giới  thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp vào bài học.
b. Thực hành:
Bài 1 sgk / 55 : tính nhẩm

          12 – 3 = 9       12 – 5 = 7    

          12 – 7 = 5       12 – 9 = 3 

          12 – 4 = 8       12 – 6 = 6    

          12 – 8 = 4       12 – 10 = 2

Bài 2 sgk / 55 : đặt tính rồi tính 

     A                    B                   C

62 – 27           72 – 15           32 – 8

    53                   36                  25

      +                   +                     +           

    19                   36                  27

    72                   72                  52

Bài 3 sgk / 55 : tìm x

x +  18 = 52         x + 24 = 62        27 + x = 82

x = 52 – 18          x = 62 – 24         x = 82 – 27

x = 3                    x = 38                 x = 55 

Bài 4 sgk / 55: phân tích đề toán

Bài toán cho biết gì ? bài toán hỏi gì ?

Bài giải :   Số  con gà là : 

42  - 18  = 24 ( con )

Đáp số : 24 con gà

Bài 5 sgk / 55  : khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

4. Củng cố: Em luyện tập những dạng toán gì?

Trò chơi: Tìm 2 số bất kì có tổng là 32, có hiệu là 42 

20 + 12 = 32            84 – 42 = 42

10 + 22 = 32            52 – 9 =  42

 5. Nhận xét tiết học 
- Khen ngợi và nhắc nhở HS
- Ôn lại bảng cộng và trừ 11, 12 trừ đi một số.
	- HS nghe và ghi nhớ nội dung bài học.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả phép tính.
- HS làm vào phiếu, bảng con rồi báo cáo kết quả làm bài.
- Hs đọc đề toán. 

- Cả lớp làm phiếu.
- Thảo luận nhóm 2 (2 hs nêu kết quả)

- Cả lớp làm bảng con.
- Luyện tập. 

- HS nghe và tham gia trò chơi.



Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp, cắt, dán hình tròn (t1).
I/ MỤC TIÊU :

· Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.

· Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô.

· Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.

*    Với HS khéo tay :

· Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt mấp mô. Hình dán phẳng.

· Có thể gấp, cắt, dán được thêm hình tròn có kích thước khác.

II/ CHUẨN BỊ:

· GV -  Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông.

· HS -   Giấy thủ công, vở.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS 
	

	2. Bài mới : 

a)Giới thiệu: Gấp, cắt dán hình tròn
	

	b)Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1 :

· Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét hình mẫu.

· Thao tác trên vật mẫu và hỏi :  

· Nối điểm O với các điểm M.N.P nằm trên đường tròn.

· So sánh độ dài OM, ON, OP ?

· Do đặc điểm này mà để vẽ đường tròn ta sử dụng dụng cụ. Khi không dùng dụng cụ ta tạo hình tròn bằng cách gấp, cắt giấy.

· So sánh MN với cạnh hình vuông ?

· Nhắc nhở : Cắt bỏ phần gạch chéo ta sẽ được hình tròn.

· Hướng dẫn gấp, cắt dán mẫu lần 1.
	· HS quan sát và nhận xét.




	· Hoạt động 2 : 

· Hướng dẫn gấp.

· Bước 1 :Gấp hình.

· Cắt một hình vuông có cạnh là 6 ô (H1)

· Gấp tư hình vuông theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi H2a để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b.

· Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho 2 cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3.
	· HS tập trung chú ý xem GV thực hành.

Hình 1

Hình 2a


                          Hình 2b

	· Bước 2 : Cắt hình tròn.

· Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a.

· Từ H5a cắt , sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn (H6)

-   Có thể gấp đôi H5a theo đường dấu giữa và cắt, sửa theo đường cong như H5b và mở ra được hình tròn.


	· HS quan sát.

Hình 3
                                  Hình 4


     Hình 5a                  Hình 5b                                                                                                                         

	· Bước 3 : Dán hình tròn (SGV/ tr 219).

· Dán hình tròn vào phần trình bày sản phẩm.

· Chú ý: Nên bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ tay để hình được phẳng.

· Gọi 1 HS lên gấp, cắt dán lại hình tròn

· Theo dõi chỉnh sửa.
	                              Hình 6

· Cả lớp theo dõi nhận xét

	· Hoạt động 3 : 

· Tổ chức gấp, cắt dán hình tròn cho cả lớp (theo dõi giúp đỡ HS).

· Đánh giá kết quả.
	· HS thao tác gấp, cắt dán hình tròn. Cả lớp thực hành.

·  Nhận xét.

	3. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét chung giờ học.
	



Tiết 3: TIẾNG VIỆT* (2A)

Luyện đọc bài: Cây xoài của ông em.
I. Mục tiêu:


 - Củng cố và nâng cao kĩ năng đọc cho HS. Biét ngắt, nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ dài.


 - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật. Nâng cao kĩ năng đọc nhanh, đọc diễn cảm của HS.

 - Giáo dục HS lòng kính yêu ông bà.

II. Đồ dùng dạy học :

 
  - Tranh SGK (Giới thiệu)

III. Các hoạt độngdạy- học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài: tranh SGK.

2. Luyện đọc:

- GV hướng dẫn luyện đọc.

- GV theo dõi, giúp đỡ các em HS nào còn đọc chưa chuẩn

- GV uốn nắn tư thế đọc cho các em, giúp các em đọc đúng, đọc hay(đọc diễn cảm đối với HS nhanh
	- HS luyện đọc từ, câu và đoạn

- HS luyện đọc từng đoạn, cả bài.

- Thi đọc toàn bài.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn.


3. Ôn lại nội dung bài:

	- Cho HS trả lời một số câu hỏi về nội dung bài:

+ Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát.
+ Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?
+ Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?

+ Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quả ngon nhất?

4. Củng cố, dặn dò:

  - GV nhận xét tiết học. Dặn HS đọc kĩ bài và xem trước nội dung tiết Kể chuyện.
	- HS suy nghĩ, nhớ lại nội dung đã học và trả lời các câu hỏi.
- HS khác theo dõi, nhận xét câu trả lời của các bạn.
=> …
=> Vì mẹ muốn tưởng nhớ đến ông.

=> Vì đây là cây xoài cát do ông bạn nhỏ trồng …
- HS nghe và ghi nhớ.
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